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TÓM TẮT

Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, điÓm công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015 và định hướng đến 2020 

(Kèm theo Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND ngày28/7/2009 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khoá XI)

1.  Quan điểm phát triển:

Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phải phù hợp với các định hướng lớn của Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam theo các vùng lãnh thổ đến năm 2020, gắn với sự phát triển công nghiệp của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và vùng Hà Nội.
- Phát triển các Khu công nghiệp phù hợp với định hướng phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh, định hướng phát triển công nghiệp Vùng kinh tế Trung du miÒn nói Bắc Bộ và của cả nước.

-  Phát triển các Khu công nghiệp phải đảm bảo sự phát triển bền vững về: kinh tế, xã hội, dịch vụ và môi trường; đảm bảo kinh tế gắn liền với ổn định đời sống xã hội và dân cư, từng bước công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông thôn.
- Phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn phải đảm bảo hiệu quả cao, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên đất đai.

2. Mục tiêu phát triển:
- Hình thành hệ thống các Khu, cụm, điểm công nghiệp hợp lý trên địa bàn, đảm bảo sự phát triển bền vững và thật sự trở thành động lực cho sự phát triển chung của toàn tỉnh, tạo hạt nhân để phát triển đồng đều các tiểu vùng và các địa phương trong tỉnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu dân số và lao động, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tăng tỷ lệ đóng góp của công nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Xác định thị trường cho phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn chủ yếu là ngoại tỉnh. Bên cạnh đó cần thiết hình thành một số Khu công nghiệp có quy mô hợp lý (nhỏ và vừa) nhằm tạo điều kiện cho một số các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp dựa trên cơ sở nguồn nguyên liệu trong tỉnh và khai thác thị trường nội tỉnh. Đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng ngoài khu công nghiệp, tạo điều kiện phát triển các Khu công nghiệp.

3. Định hướng phát triển

Quy hoạch các khu công nghiệp, Cụm công nghiệp đồng bộ với quy hoạch nguồn nhân lực gắn với các cơ sở dạy nghề, các công trình hạ tầng xã hội như nhà ở, trường học, cơ sở y tế, văn hoá, thể thao... tạo điều kiện cải thiện đời sống cho người lao động, nhất là lao động di cư đến khu công nghiệp tập trung.
Chú trọng hiệu quả kinh tế - xã hội trong phát triển công nghiệp, đảm bảo phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Kiên quyết xây dựng nền công nghiệp sạch trong mỗi bước phát triển kinh tế của tỉnh.
Chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động, kết hợp với thu hút đầu tư phát triển một số ngành công nghiệp tạo giá trị gia tăng lớn, sử dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Nâng cao trình độ công nghệ của các ngành công nghiệp tỉnh phù hợp với Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành công nghiệp.

Phát triển nguồn nhân lực có tri thức cao phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp trong giai đoạn quy hoạch. Chú trọng đào tạo đội ngũ lao động công nghiệp trình độ cao, có tác phong công nghiệp, hiện đại phù hợp với nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và xu thế phát triển xã hội thông tin và kinh tế tri thức.
4. Quy hoạch phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến 2015 định hướng năm 2020:
a) Diện tích đất cho phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp đến năm 2020: 5.971 ha: trong đó
- Diện tích đất cho phát triển Khu công nghiệp là: 1.480 ha

- Diện tích đất cho phát triển Tổ hợp khu công nghiệp - Đô thị là: 3.250 ha

- Diện tích đất cho phát triển Cụm công nghiệp  là: 1.193,13 ha

- Diện tích đất cho phát triển Điểm công nghiệp  là: 48 ha

b) Khu công nghiệp rút khỏi danh sách Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp  Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

- Khu công nghiệp Lương Sơn
c)  Điều chỉnh Khu công nghiệp Sông Công I từ 320 ha xuống còn 220 ha Chỉ Bao gồm 1 khu (Khu B).

d) Các Tổ hợp Khu công nghiệp-§« thị, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Điểm công nghiệp đến năm 2020

                                ( Có phụ lục kèm theo)

5. Kinh phí đầu tư cho các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Điểm công nghiệp từ năm 2009 đến năm 2020 là 40.000 tỷ đồng. Trong đó:
- Ngân sách Nhà nước là 3.000 tỷ đồng gồm các hạng mục (Giao thông đường vào Khu công nghiệp, Xây dựng cải tạo kênh mương, Cái tạo hệ thống hạ tầng ngoài Khu công nghiệp) 

- Vốn của các Nhà đầu tư là: 37.000 tỷ đồng

6. Các giải pháp phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp bàn tỉnh Thái Nguyên:
a)  Các giải pháp chính sách kinh tế: 

* Thu hút đầu tư xây dựng cở sở hạ tầng cho các khu, cụm công nghiệp:

- Đảm bảo mặt bằng để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đổi mới nội dung và phương thức thu hút đầu tư phát triển hạ tầng, tạo nguồn vốn phát triển các Khu, Cụm công nghiệp. 

- Đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho việc vận chuyển nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra của các khu, cụm công nghiệp.

- Tạo nguồn vốn phát triển các khu, cụm công nghiệp; Xem xét xây dựng cơ chế bảo lãnh tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khai thác nguồn vốn tín dụng ngân hàng cho phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp.              

* Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp trong các khu công nghiệp:

Chính sách về đất đai:

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất để sản xuất kinh doanh trong các Khu công nghiệp trên cơ sở đảm bảo thực hiện Luật Đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Nghiên cứu đề xuất cơ chế giảm giá cho thuê đất công nghiệp tại các Khu công nghiệp theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, đồng thời đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp thuê đất công nghiệp, thuê hạ tầng Khu công nghiệp để sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp.

Chính sách thuế và ưu đãi tài chính:

Xây dựng, hoàn thiện và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện giá thuê đất ưu đãi và miễn giảm tiền thuê đất cho các doanh nghiệp thuê đất trong các Khu công nghiệp trên cơ sở vận dụng các quy định về ưu đãi tiền thuê đất của Luật Đầu tư.

Tổ chức tốt các dịch vụ về tài chính, hải quan, bưu chính viễn thông… tại các Khu công nghiệp nhằm tạo điều kiện kinh doanh tốt nhất cho các doanh nghiệp công nghiệp Khu công nghiệp.

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến  thương mại: 

Tổ chức tốt hoạt động thương mại, tranh thủ các điều kiện để hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có điều kiện tiếp cận thị trường.

* Phát triển đồng bộ giữa hạ tầng trong hàng rào và ngoài hàng rào khu, cụm công nghiệp:

- Đối với những Khu công nghiệp có điều kiện thuận lợi trong việc thu hút đầu tư, sẽ triển khai sớm quy hoạch chi tiết kết nối hệ thống hạ tầng trong hàng rào và hệ thống ngoài hàng rào, đồng thời đề xuất các giải pháp điều chỉnh các quy hoạch có liên quan để đảm bảo đầu tư đồng bộ hạ tầng trong và ngoài hàng rào các Khu công nghiệp.

- Có kế hoạch cụ thể trong việc bố trí vốn để đầu tư các công trình hạ tầng ngoài hàng rào các Khu công nghiệp.

b) Các giải pháp về môi trường và phát triển bền vững đối với phát triển các khu, cụm, điÓm công nghiệp:

- Tăng cường công tác quản lý môi trường trong Khu, Cụm, Điểm công nghiệp:

- Ngoài việc bảo đảm hệ thống xử lý nước thải công nghiệp ngay trong quá trình đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp cần phối hợp với các cơ quan có liên quan trong tỉnh xây dựng quy hoạch xử lý chất thải rắn qua hệ thống thu gom và xử lý tập trung.

- Triển khai đồng bộ, kịp thời việc đầu tư công trình xử lý rác thải công nghiệp; hỗ trợ các nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp các thủ tục cần thiết để tiếp cận các nguồn vốn đầu tư bảo vệ môi trường.

- Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường trong các Khu công nghiệp, được coi như điều kiện bắt buộc đối với các Khu công nghiệp. Thông qua hệ thống quan trắc môi trường có thể đánh giá kịp thời, chính xác và kiểm soát được tình trạng chất lượng môi trường cũng như mức độ ô nhiễm môi trường trong các Khu công nghiệp.

- Xây dựng cơ chế để hình thành doanh nghiệp dịch vụ môi trường phục vụ cho các hoạt động của các Khu công nghiệp:

c) Các giải pháp về đảm bảo nguồn nhân lực cho các khu, cụm, điÓm công nghiệp:

Theo dự báo, để đạt được các mục tiêu đề ra về phát triển các Khu công nghiệp của Quy hoạch, dự kiến từ năm 2009 đến năm 2015 các Khu công nghiệp sẽ thu hút được 105.000 lao động và dự kiến đến năm 2020 khoảng 260.000 lao động.

- Uu tiên tuyển dụng lao động địa phương, lao động trong các hộ trong diện di dời tái định cư để lấy đất cho phát triển chu, cụm, điểm công nghiệp

- Hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn cho công nhân trong các khu, cụm, điểm công nghiệp.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, tạo việc làm và thu hút lao động

- Thu hút các nhà đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp.
Hội đồng nhân dân tỉnh Thái nguyên
Phụ lục 

Tổ hợp Khu công nghiệp - Đô thị, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp

tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

1. Tổ hợp Khu công nghiệp - Đô thị:
	TT
	Tổ hợp Khu công nghiệp -Đô thị
	Vị trí
	Diện tích

KCN (ha)

	1
	Tổ hợp Khu công nghiệp - Đô thị Yên Bình (S=7.200ha)

- Khu công nghiệp: 2.350 ha

- 3.200 ha là khu nông nghiệp sạch 

- 1.650 ha đất Đô thị, khu dịch vụ và du lịch
	Huyện Phổ Yên và Huyện Phú Bình


	2.350

	2
	Tổ hợp Khu công nghiệp - Đô thị Điềm Thụy (S=2.200ha)

- Khu công nghiệp: 900 ha

- Khu đô thị và dịch vụ: 1.300 ha
	Huyện Phú Bình và Huyện Phổ Yên


	900



	
	Tổng cộng:
	
	3.250


2. Khu công nghiệp:

	TT
	Tên Khu công nghiệp
	Vị trí
	Diện tích (ha)

	1
	Khu công nghiệp Nam Phổ Yên

- Khu A diện tích 48 ha

- Khu B diện tích 82 ha

- Khu C diện tích 50 ha

- Khu D diện tích 130 ha
	Huyện Phổ Yên (xã Thuận Thành, Trung Thành)
	310

	2
	Khu công nghiệp Sông Công I
	TX. Sông Công (Phường Mỏ Chè và xã Tân Quang)
	220

	3
	Khu công nghiệp Sông Công II
	TX. Sông Công (xã Tân Quang)
	250

	4
	Khu công nghiệp Tây Phổ Yên

- Khu A Khu công nghiệp  Quốc phòng DT 213 ha

- Khu B Khu công nghiệp  Công nghệ cao DT 237 ha
	Huyện Phổ Yên (xã Minh Đức, Đắc Sơn, Phúc Thuận)
	450

	5
	Khu công nghiệp Quyết Thắng
	TP.Thái Nguyên (xã Quyết Thắng)
	250

	
	Tổng cộng:
	
	1.480


3.  Cụm công nghiệp:

	STT
	Tên Cụm công nghiệp
	Vị trí
	Diện tích (ha)

	
	Huyện Phổ Yên
	
	

	1
	Cụm CN Tân Trung-Thống Thượng
	xã Đắc Sơn, Minh Đức huyện Phổ Yên
	25

	2
	Cụm CN Vân Thượng
	xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên
	47

	3
	Cụm CN Tân Hương
	xã Tân Hương, Nam Tiến

huyện Phổ Yên
	12

	4
	Cụm Cảng Đa Phúc
	xã Thuận Thành huyện Phổ Yên
	95,4

	
	Thị xã Sông Công
	
	

	5
	Cụm CN Khuynh Thạch
	Phường Cải Đan TX Sông Công
	40

	6
	Cụm CN Nguyên Gon
	Phường Cải Đan TX Sông Công
	16,63

	7
	Cụm CN Bá Xuyên
	xã Bá Xuyên TX Sông Công
	50

	
	Huyện Đại Từ
	
	

	8
	Cụm CN Phú Lạc
	xã Phú Lạc, Phú Cường huyện Đại từ
	90

	9
	Cụm CN An Khánh
	Xã An Khánh huyện Đại từ
	124

	
	Huyện Định Hóa
	
	

	10
	Cụm CN Trung Hội
	xã Trung Hội huyện Định Hoá
	7

	11
	Cụm CN Sơn Phú
	xã Sơn Phú huyện Định Hoá
	13

	12
	Cụm CN Kim Sơn
	xã Kim Sơn huyện Định Hoá
	20

	
	Huyện Phú Lương
	
	

	13
	Cụm CN Đu-Động Đạt
	 TT. Đu, xã Động Đạt, huyện Phú Lương
	25,6

	14
	Cụm CN Sơn Cẩm
	xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương
	125

	
	Huyện Võ Nhai
	
	

	15
	Cụm CN Trúc Mai
	xã Trúc Mai huyện Võ Nhai
	25

	
	Huyện Đồng Hỷ
	
	

	16
	Cụm CN Nam Hòa
	xã Nam Hòa huyện Đồng Hỷ
	40

	17
	Cụm CN Quang Sơn
	xã Quang Sơn huyện Đồng Hỷ
	100

	18
	Côm Quang S¬n-ChÝ Son
	Xã Quang Sơn huyện Đồng Hỷ
	45

	19
	Cụm CN Đại Khai
	Xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ
	30,5

	
	TP Thái Nguyên
	
	

	20
	Cụm CN Tân Lập. Gồm cụm CN số 1, cụm CN số 2)
	phường Tân Lập thành phố Thái Nguyên
	 75

	21
	Cụm CN Cao Ngạn
	xã Cao Ngạn TP Thái Nguyên
	100

	
	Huyện Phú Bình
	
	

	22
	Cụm Điềm Thuỵ
	xã Điềm Thuỵ huyện Phú Bình
	52

	
	Tổng cộng:
	
	1.193,13
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